	công ty cổ phần 
tổng ct công trình đường sắt
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   Số:          /BC-CTĐS-HĐQT			          Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

báo cáo
tài chính đã được kiểm toán, 
phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016;
kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2017

phần thứ nhất
báo cáo tài chính đã được kiểm toán
phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016

I. kết quả hoạt động kinh doanh
	1
	Tổng doanh thu 
	702.613.222.037
	đồng 

	
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	665.541.865.095
	đồng 

	
	Doanh thu hoạt động tài chính
	1.380.905.605
	đồng 

	
	Thu nhập khác
	35.690.451.337
	đồng 

	2
	Tổng chi phí 
	661.444.828.361
	đồng 

	
	Giá vốn hàng bán 
	532.861.577.290
	đồng 

	
	Chi phí tài chính
	24.755.943.875
	đồng 

	
	Chi phí bán hàng
	2.351.886.724
	đồng 

	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	95.225.755.828
	đồng 

	
	Chi phí khác 
	6.249.664.644
	đồng 

	3
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	41.168.393.676
	đồng 

	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	3.262.453.189
	đồng 

	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	8.835.685.105
	đồng 

	4
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	29.070.255.383
	đồng 

	
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
	26.420.514.939
	đồng 

	
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
	2.649.740.443
	đồng 


II. một số chỉ tiêu tài chính
	1
	Tổng tài sản
	1.091.439.571.699
	đồng

	1.1
	Tài sản ngắn hạn
	762.399.616.084
	đồng

	1.2
	Tài sản dài hạn
	329.039.955.615
	đồng

	2
	Tổng nguồn vốn
	1.091.439.571.700
	đồng

	2.1
	Nợ phải trả
	642.617.714.964
	đồng

	
	Nợ ngắn hạn
	589.448.120.939
	đồng

	
	Nợ dài hạn
	53.169.594.024
	đồng

	2.2
	Vốn chủ sở hữu
	448.821.856.736
	đồng

	
	Vốn góp của chủ sở hữu
	154.573.830.000
	đồng

	
	Thặng dư vốn cổ phần
	25.766.666.079
	đồng

	
	Vốn khác của chủ sở hữu
	1.296.421.018
	đồng

	
	Quỹ đầu tư phát triển
	135.946.055.268
	đồng

	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	25.789.069.364
	đồng

	
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước
	-353.627.496
	đồng

	
	LNST chưa phân phối năm này
	26.142.696.860
	đồng

	
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát
	105.449.815.008
	đồng

	3
	Hệ số thanh toán chung (Tổng tài sản/nợ phải trả)
	1,70
	Lần

	4
	Đầu tư tài chính dài hạn
	23.984.500.000
	đồng

	
	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
	17.500.000.000
	đồng

	
	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác
	6.484.500.000
	đồng

	5
	Thanh, quyết toán và thu vốn
	
	

	
	Tổng thu vốn trong năm
	650.000.000.000
	đồng

	
	Khối lượng XLHT chưa thanh toán
	   407.000.000.000
	đồng

	6
	Vay và nợ thuê tài chính 
	316.069.766.662
	đồng

	6.1
	Vay ngắn hạn
	266.662.911.662
	đồng

	
	Vay Ngân hàng
	262.612.911.662
	đồng

	
	Vay đối tượng khác
	4.050.000.000
	đồng

	6.2
	Vay dài hạn Ngân hàng
	49.406.855.000
	đồng

	7
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	50.660.511.511
	đồng

	
	Tiền mặt
	2.187.775.582
	đồng

	
	Tiền gửi Ngân hàng
	42.902.464.382
	đồng

	
	Các khoản tương đương tiền ( tiền gửi tiết kiệm )
	5.570.271.547
	đồng


      
 8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
	tt
	chỉ tiêu
	số phải nộp đầu năm 01/01/2016 (VND)
	số phải nộp trong năm (VND)
	số đã nộp trong năm (VND)
	số phải nộp cuối năm 31/12/2016(VND)

	1
	Thuế GTGT đầu ra
	13.838.286.417
	21.965.218.148
	21.575.016.840
	14.228.487.725

	2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	10.628.880
	31.851.901
	35.875.591
	6.605.190

	3
	Thuế xuất, nhập khẩu 
	0
	1.427.980.936
	1.427.980.936
	0

	4
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	13.769.859.571
	4.199.090.030
	12.900.042.765
	5.068.906.835

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	323.041.513
	1.045.537.321
	1.072.221.505
	296.357.329

	6
	Thuế tài nguyên
	101.292.114
	698.302.948
	615.706.956
	183.888.106

	7
	Thuế nhà đất, tiền thuê đất
	2.009.271.752
	1.044.193.196
	2.954.241.649
	99.223.299

	8
	Các loại thuế khác
	55.769.098
	1.390.534.714
	1.446.303.812
	0

	9
	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	671.288.998
	831.526.682
	1.410.680.480
	92.135.200

	 
	Cộng
	30.779.438.343
	32.634.235.876
	43.438.070.534
	19.975.603.684


9. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu.
	Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3300101075, thay đổi lần thứ 17 ngày 09/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 154.573.830.000 đồng, chia thành 15.457.383 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 
Chi tiết các cổ đông góp vốn và số vốn đã góp như sau :
	TT
	cổ đông
	tại ngày 01/01/2016
	Tại ngày 31/12/2016

	
	
	Tổng số vốn đã góp (VND)
	tỷ lệ vốn góp (%)
	Tổng số vốn đã góp (VND)
	tỷ lệ vốn góp (%)

	1
	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
	74.255.110.000
	48,04
	74.255.110.000
	48,04

	2
	Các đối tượng khác
	80.318.720.000
	51,96
	80.318.720.000
	51,96

	 
	Cộng 
	154.573.830.000
	100%
	154.573.830.000
	100%


iii. ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016
	Kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 131/2017/UHYACA-BCKT ngày 20 tháng 3 năm 2016.
iv. phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016
- Lợi nhuận được chia năm 2016 ( dự kiến ):			25.109.109.781 đồng
Trong đó:
- Tiền cổ tức 11% chiếm tỷ lệ 67,72%:		          17.003.121.300 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ 7%:			1.757.637.685 đồng
- Quỹ phúc lợi chiếm tỷ lệ 10%:			           2.510.910.978 đồng
- Quỹ khen thưởng chiếm tỷ lệ 15,28%:		           3.837.439.818 đồng
V. trả cổ tức năm 2016
1. Nguyên tắc : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt  tại ngày đăng ký cuối cùng và  có xác nhận của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thì được nhận cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 11% tương ứng 1.100, đồng/cổ phần.
2. Địa điểm, hình thức, thời gian 
2.1. Địa điểm chi trả: 
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính-kế toán Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
2.2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
2.3. Thời gian chi trả: Thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phần thứ hai
kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2017

I. các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

1. Giá trị sản lượng:  Phấn đấu đạt trên 600 tỷ đồng;
2. Doanh thu và thu nhập trên 700 tỷ đồng;
3. Tìm kiếm việc làm phấn đấu trên 600 tỷ đồng;
4. Lợi nhuận kế toán trước thuế trên 15% vốn điều lệ; 
5. Thu vốn trên 600 tỷ đồng;
6. Dư nợ vay Ngân hàng tại ngày 31/12/2017 là dưới 290 tỷ đồng;
Trong đó: - Vay ngắn hạn là dưới 240 tỷ đồng; - Vay trung và dài hạn là dưới 50 tỷ đồng
7. Tiền cổ tức dự kiến 10 % trở lên;
8. Thù lao HĐQT và BKS 0,3% trên doanh thu và thu nhập;
9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
II. kế hoạch vốn lưu động 
	A
	nhu cầu vốn lưu động 
	
	

	1
	Giá trị sản lượng kế hoạch 
	600.000.000.000
	đồng

	2
	Doanh thu kế hoạch 
	700.000.000.000
	đồng

	3
	Lợi nhuận kế hoạch 
	24.000.000.000
	đồng

	4
	Khấu hao và chi phí phân bổ
	50.000.000.000
	đồng

	5
	Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD 
	626.000.000.000
	đồng

	6
	Vòng quay vốn lưu động kế hoạch 
	1,1
	vòng

	7
	Nhu cầu vốn lưu động bình quân năm 
	569.000.000.000
	đồng

	
	kế hoạch huy động vốn
	569.000.000.000
	đồng

	1
	Vốn lưu động tự có 
	170.000.000.000
	đồng

	2
	Vốn lưu động vay ngân hàng 
	239.000.000.000
	đồng

	3
	Vốn tạm ứng công trình 
	150.000.000.000
	đồng

	4
	Vốn huy động đối tượng khác:  
	10.000.000.000
	đồng

	iii
	kế hoạch đầu tư tài sản  và nguồn vốn đầu tư
	
	

	1
	Kế hoạch  đầu tư dự án xây dựng nhà nghỉ tại Xã Quảng Phú, tỉnh Quảng Bình 
	
	

	1.1
	Tổng mức đầu tư 
	82.585.000.000
	đồng

	1.2
	Đã giải ngân thanh toán
	50.962.800.000
	đồng

	1.3
	Còn lại (1.1 - 1.2)
	31.622.200.000
	đồng

	2
	Nguồn vốn đầu tư 
	
	

	2.1
	Nguồn vốn khác của doanh nghiệp
	21.622.200.000
	đồng

	2.2
	Vay vốn ngân hàng thương mại 
	10.000.000.000
	đồng



                                                     
	
	Tm. Hội đồng quản trị
Phó chủ tịch



Nguyễn Hữu Điểm
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